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mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

Nghiên cứu chuyển pha hiện đang là vấn đề thời sự của vật lý hiện đại.
Nó đang được các nhà vật lý quan tâm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ
vũ trụ học đến vật lý hạt nhân.

Trong lĩnh vực vũ trụ học, người ta cho rằng đã xảy ra rất nhiều các quá
trình chuyển pha ở thời kì đầu khi vũ trụ được hình thành. Chuyển pha của
QCD là một trong số những chuyển pha đó. Có hai hiện tượng liên quan đến
chuyển pha QCD đó là hiện tượng không giam cầm của các quark và gluon
và hiện tượng phục hồi đối xứng chiral. ở giá trị nào đó của nhiệt độ sẽ xảy
ra sự chuyển pha từ pha các hadron đến pha quark-gluon plasma. Trạng thái
không giam cầm cũng xảy ra khi mật độ đạt giá trị tới hạn, ở đó có sự dịch
chuyển pha giữa pha hadron và pha của vật chất quark lạnh. Tại cùng giá trị
tới hạn của nhiệt độ và mật độ có thể xảy ra sự chuyển pha không giam cầm
và chuyển pha chiral.

Sắc động học lượng tử được xem là lý thuyết phù hợp nhất để mô tả vật
chất tương tác mạnh. Về mặt nguyên tắc, QCD có thể mô tả tất cả các pha
của vật chất tương tác mạnh ở mọi giá trị của nhiệt độ và mật độ. Việc khảo
sát cấu trúc pha của QCD sẽ cho ta cái nhìn tổng quát về sự chuyển pha vật
chất trong tương tác mạnh.

Trong những năm gần đây đã có rất nhiều các công trình nghiên cứu về
cấu trúc pha của QCD ở giá trị hữu hạn của nhiệt độ và thế hóa. Các nghiên
cứu này đã chỉ ra rằng bài toán cấu trúc pha chỉ có thể giải chính xác trong
một số trường hợp giới hạn. Trước tiên, ở nhiệt độ hoặc mật độ đủ cao để
đạt đến trạng thái tiệm cận tự do, sao cho tương tác giữa các hạt đủ nhỏ, lúc
này ta có thể sử dụng khai triển nhiễu loạn. Trong trường hợp này mô hình
hiệu dụng cho QCD được gọi là lý thuyết nhiễu loạn chiral [14, 36, 39, 57].
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Khi nhiệt độ thấp và mật độ đủ lớn các nghiên cứu đã cho thấy rằng QCD
ở pha có màu và hương bị khóa, lúc này QCD được mô tả bởi các mô hình
như NJL [9, 24, 29, 30], LSM [4, 5, 52], PNJL [1, 43]. Trong số các mô hình
này thì LSM là một mô hình tiêu biểu, nó bắt đầu được nghiên cứu từ nhiều
thập kỷ trước đây. Đây là một mô hình rất phù hợp để nghiên cứu các hiện
tượng liên quan đến tương tác mạnh ở nhiệt độ thấp, bao gồm cả đối xứng
chiral. Tuy nhiên các nghiên cứu theo LSM cho đến nay vẫn chưa đầy đủ,
đặc biệt khi tính đến ICP và QCP. Chính vì lý do này mà chúng tôi chọn đề
tài "Nghiên cứu chuyển pha trong mô hình sigma tuyến tính" làm vấn
đề nghiên cứu của luận án này.

2. Lịch sử vấn đề

Mô hình sigma tuyến tính được đề cập lần đầu tiên trong công trình
nghiên cứu của M. Gell-Mann và M. Levy [25] khi nghiên cứu đối xứng
chiral trong QCD. Từ đó đến nay LSM luôn thu hút được sự quan tâm của
các nhà vật lý. Mô hình này được coi là lý thuyết hiệu dụng để nghiên cứu
sự ngưng tụ trong chất hạt nhân.

Sau [25], nghiên cứu đáng kể về LSM phải kể đến công trình của D. K.
Campell, R. F. Dashen và J. T. Manassah [18]. Trong công trình này các
tác giả đã khảo sát chi tiết cấu trúc năng lượng của hệ với hai dạng khác
nhau của số hạng phá vỡ đối xứng: số hạng phá vỡ đối xứng dạng chính tắc
(standard case) hay còn gọi là phá vỡ đối xứng dạng cos θ và số hạng phá
vỡ đối xứng dạng không chính tắc (non-standard case) hay còn gọi là phá vỡ
đối xứng dạng sin2 θ. Tuy nhiên các tính toán ở đây chỉ dừng lại ở gần đúng
cây.

Bây giờ chúng tôi điểm qua về việc sử dụng LSM ở gần đúng bậc cao
trên hai phương diện: hai dạng khác nhau của số hạng phá vỡ đối xứng và
sự tham gia của các quark.
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Trước tiên ta nói đến trường hợp không có sự tham gia của các quark và
số hạng phá vỡ đối xứng có dạng chính tắc. Khi không có ICP, các tác giả
[38] đã sử dụng phương pháp tác dụng hiệu dụng CJT để khảo sát sự phụ
thuộc nhiệt độ của khối lượng các pion và hạt sigma theo LSM ở nhiệt độ
hữu hạn trong hai gần đúng khác nhau là gần đúng HF và gần đúng khai
triển N lớn. Cũng xét cho trường hợp không có ICP, các tác giả [59] khảo
sát sự chuyển pha chiral trong LSM theo phương pháp tác dụng hiệu dụng
CJT và đề xuất một phương pháp tái chuẩn hóa mới trong gần đúng HF. Kết
quả cho thấy, trong giới hạn chiral chuyển pha là loại một, trong thế giới vật
lý thì đối xứng chiral được phục hồi ở nhiệt độ cao.

Trường hợp số hạng phá vỡ đối xứng có dạng không chính tắc, sau [18],
hiện chưa có công trình trình nào khảo sát bài toán này ở gần đúng bậc cao.

Bây giờ ta xét đến bài toán cấu trúc pha của vật chất tương tác mạnh với
sự tham gia của các quark. Hiện nay nghiên cứu cấu trúc pha của LSMq mới
chỉ dừng lại ở trường hợp không có ICP [52], trong đó bỏ qua khối lượng
dòng của quark. Các nghiên cứu về cấu trúc pha của QCD hiện nay chủ yếu
tập trung vào mô hình NJL [6] và mô hình PNJL [51].

Nghiên cứu về không-thời gian rút gọn với số chiều không gian được bổ
sung thêm (extra dimension) đang thu hút được sự quan tâm lớn của nhiều
nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau của vật lý. Công trình đầu
tiên nghiên cứu về vấn đề này thuộc về Kaluza và Klein [54] khi cố gắng
thống nhất lực hấp dẫn với các lực khác trong tự nhiên. Từ đó đến nay vấn
đề này đã có những bước tiến đáng kể. Trước tiên phải kể đến những thành
công trong lý thuyết siêu hấp dẫn, siêu dây và lý thuyết màng [53]. Đặc biệt,
thành phần không gian bổ sung đã được mở rộng đến thang năng lượng thấp
[3, 48]. Toàn ảnh QCD [50], lý thuyết hạt nhân toàn ảnh [12] và lý thuyết
toàn ảnh về siêu dẫn nhiệt độ cao [32] đã hình thành và phát triển với những
kết quả rất đáng quan tâm. Bên cạnh đó các nghiên cứu về không-thời gian
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với topo không tầm thường cũng đưa đến những hiệu ứng vật lý mới như
hiệu ứng Casimir [15, 46] gây ra bởi cấu trúc chân không của trường lượng
tử của không-thời gian rút gọn, lý thuyết về năng lượng tối [22], sự dãn nở
vũ trụ [21].

3. Mục đích nghiên cứu

Luận án đặt ra mục đích là nghiên cứu cấu trúc pha của LSM trong hai
trường hợp: có và không có sự tham gia của quark. Trong mỗi trường hợp
này đều lần lượt khảo sát hai dạng khác nhau của số hạng phá vỡ đối xứng.

Bên cạnh đó chúng tôi cũng đặt ra mục tiêu nghiên cứu chuyển pha chiral
trong không-thời gian rút gọn trong trường hợp không có ICP.

4. Đối tượng, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng chúng tôi lựa chọn để nghiên cứu trong luận án này là mô hình
sigma tuyến tính mô tả tương tác của các hạt pion, sigma và các quark.

Mô hình sigma tuyến tính cũng là đối tượng mà chúng tôi lựa chọn khi
nghiên cứu chuyển pha chiral trong không-thời gian rút gọn.

Trên cơ sở đó, những mục tiêu chính mà chúng tôi đặt ra trong luận án
này như sau:

• Khảo sát sự khôi phục đối xứng chiral trong mô hình sigma tuyến tính ở
ICP bằng không khi số hạng phá vỡ đối xứng có dạng chính tắc, trong
cả giới hạn chiral và thế giới vật lý.

• Nghiên cứu chuyển pha nhiệt và chuyển pha lượng tử trong trường hợp
số hạng phá vỡ đối xứng có dạng chính tắc, trong giới hạn chiral và ở
ICP hữu hạn.

• Nghiên cứu sự phá vỡ đối xứng, sự phục hồi đối xứng và giản đồ pha ở
ICP hữu hạn khi số hạng phá vỡ đối xứng có dạng chính tắc.


